ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
       


                                     

Số:        /QĐ-CTUBND                        Quy Nhơn, ngày  04  tháng 5 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch tài chính năm 2009, 

Dự án thành phần phòng cúm và sẵn sàng ứng phó đại dịch cúm

thuộc Hợp phần B - Dự án VAHIP tỉnh Bình Định


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Quyết định số 2467/QĐ-BNN-DANN ngày 23/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v phê duyệt Sổ tay thực hiện dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam;


Căn cứ Quyết định 1093/QĐ-BYT ngày 02/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2009 của Dự án thành phần “Dự phòng cúm và sẵn sàng ứng phó đại dịch cúm”, bằng vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới; 


Căn cứ Công văn số 79/KH-VAHIP ngày 08/4/2009 của Ban quản lý dự án thành phần phòng cúm và sẵn sàng ứng phó đại dịch cúm - Bộ Y tế về việc kế hoạch hoạt động năm 2009;  


Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam (VAHIP) tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 42/TTr-VAHIP ngày 20/4/2009,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch tài chính năm 2009 theo Phụ lục đính kèm của hợp phần B (Y tế), Dự án VAHIP tỉnh Bình Định với các nội dung chủ yếu như sau:


- Kinh phí bổ sung: 2.788.800.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn).

   
- Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí Dự án VAHIP Bộ Y tế cấp từ khoản viện trợ của Quỹ uỷ thác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người (AHI) và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA), vốn PHRD và vốn đối ứng Trung ương. 

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý dự án VAHIP, Giám đốc các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:


- Phối hợp triển khai Kế hoạch được phê duyệt tại Điều 1 theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA; 


- Đảm bảo quản lý và sử dụng ngân sách của Dự án đúng mục đích, có hiệu quả, đúng chế độ chi tiêu và thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo, thanh quyết toán viện trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà tài trợ;


- Triển khai thực hiện các hoạt động mua sắm tài sản, hàng hóa theo đúng Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 440/QĐ-CTUBND ngày 27/02/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.


Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án VAHIP và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                                              KT. CHỦ TỊCH
                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                       
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT+K10, K15. 
                                                                                Nguyễn Thị Thanh Bình
	Phụ lục: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2009 (BỔ SUNG)                                                                                                                       HỢP PHẦN B - Y TẾ

	(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-CTUBND
ngày        /5/2009 của  Chủ tịch UBND tỉnh )

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: triệu đồng

	Mã HĐ
	Nội dung hoạt động
	Điều chỉnh/ cấp mới năm 2009
	Tổng ngân sách 2009
	Hạng mục

	
	
	Vốn Đối ứng
	Tổng kinh phí                                 
	Vốn n​ớc ngoài
	Vốn Đối ứng
	

	
	
	
	
	Tổng
	PHRD
	AHI
	IDA
	
	

	B1
	Nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực của hệ thống giám sát và ứng phó
	 
	   600,3 
	   600,3 
	        -   
	  198,1 
	  402,2 
	        -   
	 

	B1.2
	Xây dựng thí điểm hệ thống giám sát tại các tỉnh dự án

	B1.2.11
	Chi phí hoạt động của hệ thống giám sát 
	 
	   240,0 
	   240,0 
	        -   
	    79,2 
	  160,8 
	      -     
	 H§GT 

	 
	 Tổng B1.2 
	 
	   240,0 
	   240,0 
	        -   
	    79,2 
	  160,8 
	        -   
	 

	 B1.3 
	 Xây dựng hệ thống đáp ứng nhanh và cảnh báo sớm (EWARS)  

	B1.3.2a
	Mua bổ sung máy in cho tuyến tỉnh và huyện (12 máy in)
	 
	     57,6 
	     57,6 
	        -   
	    19,0 
	    38,6 
	      -     
	 Hàng hoá 

	B1.3.3
	Triển khai hoạt động EWARS vào hệ thống giám sát th​ờng quy của tỉnh
	 
	80,0  
	80,0  
	        -   
	26,4  
	53,6  
	      -     
	 H§GT 

	 
	 Tổng B1.3 
	 
	137,6  
	137,6  
	      -     
	45,41 
	92,19 
	        -   
	 

	B1.4
	Thành lập và cung cấp trang thiết bị cho các đội phản ứng nhanh tuyến huyện

	B1.4.6
	Kinh phí đi lại cho điều tra dịch bệnh 
	 
	   31,7   
	   31,7   
	        -   
	10,5  
	21,2  
	      -     
	 H§GT 

	 
	 Tổng B1.4 
	 
	   31,7   
	   31,7   
	      -     
	10,5  
	21,2  
	        -   
	 

	B1.6
	Xây dựng và áp dung thí điểm mô hình hệ thống giám sát tuyến xã 

	B1.6.4
	Lắp đặt điện thoại, máy fax cho các xã (17 bộ)
	 
	129,9
	129,9
	        -   
	42,9  
	87,0  
	      -     
	 Hàng hoá 

	B1.6.6
	Tập huấn sử dụng và bảo quản máy tính
	 
	30,6
	30,6
	        -   
	    10,1 
	    20,5 
	      -     
	 Đào tạo 

	B1.6.7
	Tập huấn sử dụng phầm mềm giám sát và quản lý dữ liệu 
	 
	30,6 
	30,6 
	        -   
	    10,1 
	    20,5 
	      -     
	 Đào tạo 

	 
	Tổng B1.6
	 
	   191,0 
	   191,0 
	        -   
	    63,0 
	  128,0 
	        -   
	 

	B2
	 Nâng cao trình độ chuyên môn của hệ điều trị 
	 
	   310,5 
	   310,5 
	        -   
	  102,5 
	  208,0 
	        -   
	 

	B2.3
	Nâng cao năng lực của các cơ sở y tế tuyến tỉnh và huyện

	B2.3.5
	Nâng cấp phòng cách ly, Khoa truyền nhiễm của bệnh viện tuyến tỉnh
	 
	310,5 
	310,5 
	        -   
	102,5
	208,0
	      -     
	 Sửa chữa nhỏ 

	 
	 Tổng B2.3 
	 
	310,5 
	310,5 
	        -   
	102,5
	208,0
	        -   
	 

	B3
	Tăng c​ờng công tác truyền thông, thay đổi hành vi (BCC)
	 
	   822,0 
	   822,0 
	    40,0 
	  258,1 
	  524,0 
	        -   
	 

	B3.3
	Các hoạt động đào tạo về BCC

	B3.3.12
	Theo dõi, giám sát sau đào tạo của cán bộ y tế tỉnh/ huyện (tập huấn, hội thảo giám sát)
	 
	30,0 
	30,0 
	        -   
	9,9 
	20,1 
	      -     
	 Đào tạo 

	B3.3.13
	Theo dõi, giám sát sau đào tạo của nhân viên y tế thôn bản (tập huấn, hội thảo giám sát)
	 
	60,0 
	60,0 
	        -   
	19,8 
	40,2 
	      -     
	 Đào tạo 

	 
	 Tổng B3.3 
	 
	     90,0 
	     90,0 
	        -   
	    29,7 
	    60,3 
	        -   
	 

	B3.4
	Tài liệu truyền thông IEC và các chiến dịch truyền thông tại cộng đồng

	B3.4.1
	Truyền thông phòng chống cúm gia cầm trên đài truyền hình địa ph​ơng
	 
	40,0
	40,0
	40,0
	      -     
	      -     
	      -     
	 T​ vấn 

	 
	 Tổng B3.4 
	 
	40,0
	40,0
	40,0
	      -     
	      -     
	      -     
	 

	B3.5
	Vận động cộng đồng tham gia vào các hoạt động truyền thông

	B3.5.2
	Các trang thiết bị hỗ trợ truyền thông
	 
	160,0
	160,0
	        -   
	52,8 
	107,2 
	      -     
	 Hàng hoá 

	B3.5.3
	Tổ chức các sự kiện/ hoạt động truyền thông tại cộng đồng và tại các cơ sở y tế
	 
	323,4
	323,4
	        -   
	106,7 
	216,7 
	      -     
	 H§GT 

	B3.5.4
	Phụ cấp đi lại cho nhân viên y tế cơ sở
	 
	160,0
	160,0
	        -   
	52,8 
	107,2 
	      -     
	 H§GT 

	B3.5.5
	Tập huấn nâng cao nhận thức của cộng đồng
	 
	48,6
	48,6
	        -   
	16,0 
	32,5 
	      -     
	 Đào tạo 

	 
	 Tổng B3.5 
	 
	692,0 
	692,0 
	      -     
	228,4 
	463,7 
	      -     
	 

	B4
	Củng cố hệ thống y tế dự phòng tại địa ph​ơng
	 
	20,2
	20,2
	0,0
	6,7
	13,5
	0,0
	 

	B4.3
	Mô hình phối kết hợp hiệu quả trong quản lý cúm A (H5N1)

	B4.3.2
	Hội thảo cho đại diện của TTYTDP tỉnh và huyện và học viên đ​ợc lựa chọn từ các xã 
	 
	20,2
	20,2
	        -   
	6,7
	13,5
	      -     
	 Đào tạo 

	 
	 Tổng B4.3 
	 
	20,2
	20,2
	      -     
	6,7
	13,5
	         -  
	 

	B7
	 Truyền thông phòng chống cúm gia cầm cho đồng bào dân tộc thiểu số 
	 
	141,3
	          -  
	         -  
	         -  
	         -  
	141,3
	 

	B7.2
	Triển khai các hoạt động truyền thông cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại các tỉnh Dự án

	B7.2.1
	Hợp đồng với các cơ quan truyền thanh, báo chí và truyền hình
	 
	6,2
	         -   
	        -   
	      -     
	      -     
	6,2
	 T​ vấn 

	B7.2.2
	Truyền thanh, truyền hình, tờ rơi
	 
	32,7
	         -   
	        -   
	      -     
	      -     
	32,7
	 Hàng hoá 

	B7.2.3
	Kinh phí đi lại cho cán bộ triển khai
	 
	94,6
	         -   
	        -   
	      -     
	      -     
	94,6
	 H§GT 

	B7.2.5
	Đào tạo cán bộ địa ph​ơng
	 
	7,8
	         -   
	        -   
	      -     
	      -     
	7,8
	 Đào tạo 

	 
	 Tổng B7.2 
	 
	141,3
	       -     
	      -     
	      -     
	      -     
	141,3
	 

	 
	Tổng Hợp phần B
	 
	1894,4
	1.753,1
	40,0
	565,3
	1.147,8
	141,3
	 

	 
	Thành phần C: phối hợp thực hiện OPI; quản lý và giám sát

	C3F
	Ngân sách điều hành Ban QLDA tỉnh

	1
	T​ vấn tài chính dự án
	 
	     57,6 
	     57,6 
	    57,6 
	      -     
	      -     
	      -     
	 T​ vấn 

	2
	T​ vấn mua sắm đấu thầu và kế hoạch 
	 
	     57,6 
	     57,6 
	    57,6 
	      -     
	      -     
	      -     
	 T​ vấn 

	3
	T​ vấn Giám sát và Đánh giá 
	 
	     57,6 
	     57,6 
	    57,6 
	      -     
	      -     
	      -     
	 T​ vấn 

	4
	Thiết bị văn phòng cho tuyến tỉnh
	 
	   160,0 
	   160,0 
	        -   
	52,8 
	107,2 
	      -     
	 Hàng hoá 

	5
	Chi phí quản lý và hoạt động văn phòng
	 
	   192,0 
	   192,0 
	        -   
	63,4 
	128,6 
	      -     
	 H§GT 

	6
	C​ớc phí sử dụng internet cho các xã tham gia thí điểm hệ thống giám sát tuyến xã B1.6
	 
	     81,6 
	     81,6 
	        -   
	26,9 
	54,7 
	      -     
	 H§GT 

	7
	Phụ cấp cán bộ PPMU 
	 
	   288,0 
	         -   
	        -   
	      -     
	      -     
	  288,0 
	 H§GT 

	 
	 Tổng C3F 
	 
	   894,4 
	   606,4 
	172,8
	  143,1 
	  290,5 
	  288,0 
	 

	 
	Tổng hợp phần C
	 
	   894,4 
	   606,4 
	172,8
	  143,1 
	  290,5 
	  288,0 
	 

	 Tổng kinh phí dự án (b+c) 
	 
	2.788,8
	2.359,5
	212,8
	708,4
	1.438,3
	  429,3 
	 








2

